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ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ, XÃ HỘI

ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VIỆT NAM

1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1.1.1. Khí hậu - Yếu tố quan trọng ảnh
hưởng đến môi trường không khí

Trong ba tác nhân hình thành nên điều
kiện khí hậu của một vùng lãnh thổ là
chế độ bức xạ, chế độ hoàn lưu khí quyển và
điều kiện địa hình, đối với Việt Nam, hai
tác nhân sau là rất quan trọng. 

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam có chế độ
bức xạ nội chí tuyến: độ cao mặt trời khá
lớn, thời gian chiếu sáng đồng đều, tổng
lượng bức xạ mặt trời phong phú. Tổng
số giờ nắng hàng năm đạt 4.300 - 4.500
giờ, khá đồng đều trên các vĩ độ, nhưng
số giờ nắng không phân phối đều cho
các tháng. Do ảnh huởng của mây, lượng
bức xạ tổng cộng tương đối thấp ở miền
Bắc và tương đối cao ở miền Nam.

Hoàn lưu gió mùa ở Việt Nam chịu ảnh
hưởng của hệ thống gió mùa Nam Á và
hệ thống gió mùa Đông Bắc Á với nhiều
sắc thái hình thành hai mùa chủ yếu: mùa
Đông (tháng 11 - tháng 3 năm sau), mùa
Hè (tháng 5 - 9) và hai mùa chuyển tiếp:
Xuân (tháng 4) và Thu (tháng 10). Chế độ
hoàn lưu gió mùa nước ta rất không đồng
nhất theo không gian và thời gian.

Thêm vào đó, Việt Nam có điều kiện
địa hình ven biển; hướng của đường bờ so
với hướng hoàn lưu tại các khu vực cũng
rất khác nhau (có nơi đường bờ song
song, lại có nơi đường bờ đối lập với
hướng của hoàn lưu). 

Ba yếu tố trên là những nguyên nhân
tương tác chủ yếu dẫn đến sự phân hoá
nhiều chế độ khí hậu khác nhau trên
lãnh thổ Việt Nam. Khí hậu Việt Nam có
thể được chia ra làm hai đới khí hậu lớn:
(1) Miền Bắc (từ đèo Hải Vân trở ra) là
khí hậu nhiệt đới gió mùa biến tính với
4 mùa rõ rệt (Xuân - Hạ - Thu - Đông),
chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc
và gió mùa Đông Nam, có mùa đông
lạnh. (2) Miền Nam (từ đèo Hải Vân trở
vào) do ít chịu ảnh hưởng của gió mùa
lạnh nên khí hậu nhiệt đới khá điều hòa,
nóng quanh năm và chia thành hai mùa
rõ rệt (mùa Khô và mùa Mưa).

Nhiệt độ

Tổng nhiệt độ trung bình ngày của
nước ta vào khoảng 3.000 - 10.0000C trong
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Khung 1.1. Đặc điểm chính của vị trí địa lý -
yếu tố quyết định tính chất khí hậu của
Việt Nam  

- Nằm hoàn toàn trong đới nội chí tuyến của
Bắc bán cầu, phía Đông Nam đại lục Âu - Á,
gần chí tuyến Bắc hơn xích đạo;

- Là một bán đảo, có bờ biển kéo dài, chịu ảnh
hưởng trực tiếp của biển Đông;

- Có mối quan hệ trực tiếp về điều kiện tự nhiên
với Trung Quốc, Lào, Căm-pu-chia trên một
số khu vực lãnh thổ.

Nguồn: Khí hậu và Tài nguyên khí hậu Việt Nam, 2004
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cả năm; đạt 1.400 - 4.4000C trong 6 tháng
mùa Đông, mùa Xuân và 1.600 - 5.6000C
trong 6 tháng mùa Hè, mùa Thu.

Nhiệt độ trung bình năm cao nhất đạt
27,70C, thấp nhất là 12,80C ở Hoàng Liên
Sơn; nhiệt độ trung bình năm thường
tăng dần từ Bắc vào Nam. Do chịu sự tác
động mạnh của gió mùa Đông Bắc nên
nhiệt độ trung bình năm miền Bắc nước
ta thấp hơn nhiệt độ trung bình năm
nhiều quốc gia khác có cùng vĩ độ ở
Châu Á. So với các quốc gia này, nước ta
có nhiệt độ về mùa Đông lạnh hơn và
mùa Hè ít nóng hơn.

Mùa nóng, nhiệt độ trung bình cả
nước trên 250C; mùa lạnh, nhiệt độ trung
bình ổn định dưới 200C. Vào mùa Đông ở
miền Bắc, nhiệt độ xuống thấp nhất vào
các tháng 12 và tháng 1. Vùng núi phía
Bắc như dãy Hoàng Liên Sơn, có lúc
nhiệt độ xuống tới 00C, có băng giá và
tuyết rơi.

Lượng mưa và độ ẩm

Lượng mưa năm trung bình ở nước ta
vào khoảng 700 - 5.000 mm; giá trị phổ
biến trong khoảng 1.400 - 2.400 mm.
Nhìn chung, lượng mưa năm ở miền
Bắc lớn hơn miền Nam cả về giá trị phổ
biến cũng như giá trị tại các trung tâm
mưa do vai trò chia cắt địa hình của các
hệ thống núi lớn. Số ngày mưa lớn (lớn
hơn 50mm/ngày) phổ biến là 5 - 15
ngày/năm, nơi nhiều nhất không quá
30 ngày và nơi ít nhất không dưới 2
ngày. Độ ẩm tương đối trung bình năm
phổ biến trong khoảng 80 - 85%; diễn
biến của độ ẩm tương đối chịu ảnh
hưởng sâu sắc của chế độ mưa. Thêm
vào đó, do ảnh hưởng của gió mùa và
sự phức tạp về địa hình nên Việt Nam
thường gặp bất lợi về thời tiết như bão
và áp thấp nhiệt đới (trung bình một
năm có 10 - 11 cơn bão đổ vào nước ta),
ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của lũ lụt,
hạn hán.

Bảng 1.1. Số ngày mưa trung bình tháng và năm của Việt Nam

Nguồn: Khí hậu và Tài nguyên khí hậu Việt Nam, 2004

Khu vöïc/traïm  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Naêm 

Taân Sôn Nhaát  

(Tp. Hoà Chí Minh)  

2,4 1,0 1,9 5,4 17,8 22,2 22,9 22,4 23,1 20,9 12,1 6,7 158,8 

Hueá 15,5 10,9 9,7 8,7 9,5 8,7 7,7 9,8 15,9 20,7 21,6 19,2 157,9 

Thaùi Nguyeân  8,2 10,5 16,1 15,0 13,6 16,2 17,5 18,7 13,3 8,8 5,6 5,4 148,8 

Hà Nội  8,4 11,3 15,0 13,3 14,2 14,7 15,7 16,7 13,7 9,0 6,5 6,0 144,5 

Đà Nẵng  13,7 6,9 4,8 5,6 8,9 8,0 8,6 11,4 15,4 21,2 20,9 18,6 144,0 

Hòn Gai  

(Tp. Hạ Long)  

5,7 9,2 11,5 9,7 12,1 14,1 15,5 17,3 13,8 8,1 4,9 4,7 126,6 

Cần Thơ  1,7 0,5 1,2 2,5 14,0 16,6 18,1 18,2 19,2 17,7 11,4 4,7 125,8 

Nha Trang  9,6 4,4 3,9 4,5 7,9 8,2 7,7 8,7 14,7 17,7 17,8 14,0 119,1 

Hòn Dấu (Tp. Hải Phòng)  5,9 10,2 11,8 9,3 8,8 12,2 10,9 15,7 13,9 9,4 5,2 3,9 117,2 
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1.1.2. Diễn biến rừng và cây xanh đô
thị ảnh hưởng tới môi trường
không khí

Độ che phủ rừng có vai trò rất lớn
trong điều hòa khí hậu và ảnh hưởng tới
chất lượng môi trường. Vào giữa thế kỷ
XX độ che phủ của rừng chiếm đến 43%
diện tích đất tự nhiên nước ta. Trong 30
năm chiến tranh là giai đoạn mà diện
tích rừng nước ta bị thu hẹp khá nhanh.
Sau chiến tranh, diện tích rừng chỉ còn
khoảng 11,17 triệu ha (năm 1976), chiếm
33,8% diện tích cả nước. Diện tích rừng
tiếp tục bị suy giảm và xuống thấp nhất
vào giai đoạn đầu thập niên 90 của thế
kỷ trước, khi mà diện tích rừng chỉ còn
9,1 triệu ha, chiếm khoảng 27,8% diện
tích cả nước.

Từ năm 1990 đến nay, diện tích rừng
liên tục tăng, trong đó rừng trồng tăng
rất nhanh. Năm 2006 so với năm 1990,

diện tích rừng trồng đã tăng hơn 3 lần.
Diện tích rừng tự nhiên tăng thêm gần 2
triệu ha, nhưng chủ yếu là rừng phục
hồi. Năm 2006, diện tích rừng trồng đạt
gần 2,5 triệu ha (thiên về rừng trồng
công nghiệp mang tính thuần loại về cây
trồng) chiếm tỷ lệ 24,4% diện tích có
rừng. Tính đến năm 2006, tỷ lệ che phủ
của rừng đạt 38%, tuy nhiên, chất lượng
của rừng vẫn chưa được cải thiện. Phần
lớn rừng hiện nay thuộc nhóm rừng
nghèo, rừng trồng, trong đó rừng
nguyên sinh chỉ còn khoảng 0,57 triệu ha
phân bố rải rác ở một số khu vực như
Tây Nguyên, Tây Bắc. Chính vì vậy,
rừng vẫn chưa phát huy vai trò nhiều
trong điều hòa khí hậu nói chung cũng
như trong giảm thiểu các tác hại của tự
nhiên như lũ lụt, trượt lở,.. và hấp thụ
các khí có khả năng gây ô nhiễm môi
trường nói riêng.

Bảng 1.2. Diễn biến rừng và độ che phủ ở Việt Nam từ năm 1943 đến năm 2006

Nguồn: Cục Kiểm lâm, 2007; State of Worlds Forest, FAO, KOME, 2001

Diện tích (1.000 ha)  
Năm 

Rừng tự nhiên  Rừng trồng  Tổng cộng  
Độ che phủ (%)  

Bình quân  

(ha/ngöôøi)  

1943 14.300,0 0 14.300,0  43,0 0,70 

1976 11.077,0 92,0 11.169,0  33,8 0,22 

1985 9.038,0 854,0 9.892,0 30,0 0,16 

1990 8.430,0 745,0 9.175,0 27,8 0,14 

1995 8.252,0 1.050,0 9.302,0 28,2 0,12 

2000 9.444,2 1.471,0 10.915,2  33,2 0,14 

2002 9.865,0 1.919,6 11.784,6  35,8 0,14 

2004 10.088,3 2.218,6 12.306,9  36,7 0,15 

2006 10.177,7 2.486,2 12.663,9  38,2 0,15 

Số liệu trung bình các nước ASEAN nă m 2000 và 2005  

2000 211.387 19.973 231.360 48,6 0,42 

2005 - - 204.000 45,0 0,37 
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Cây xanh đô thị có tác dụng lọc bụi,
hấp thụ một số chất ô nhiễm môi trường
và điều hòa chế độ vi khí hậu đô thị, hấp
thụ nhiệt, khí CO2 và nhả ra khí O2.

Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh, mở
rộng cả về không gian và quy mô dân số,
diện tích cây xanh phát triển không tỷ lệ
thuận với tốc độ đô thị hóa. Thực tế tại
các đô thị, diện tích cây xanh có tăng
nhưng không đáng kể, chính vì vậy, tỷ lệ
cây xanh trên đầu người (m2/người) của
các đô thị nước ta hầu hết đều không đạt
so với chỉ tiêu quy định (Bảng 1.3). Thực
trạng này là một trong những nguyên
nhân khiến cho chất lượng môi trường
không khí của các đô thị không được
đảm bảo. 

1.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI

1.2.1. Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là
một chỉ tiêu quan trọng phản ánh kết
quả sản xuất của nền kinh tế của một
nước trong một thời kỳ nhất định. Ngày
nay GDP đã trở thành một chuẩn mực
thống nhất để đánh giá trình độ phát
triển kinh tế của một nước.

Giai đoạn 2002 - 2007, nền kinh tế
nước ta phát triển theo hướng đi lên, các
chỉ số tăng trưởng kinh tế đề ra và đạt
được hết sức ấn tượng, thể hiện sự lớn
mạnh của nền kinh tế dưới sự chỉ đạo
của Chính phủ. Tốc độ tăng trưởng từ
năm 2002 trở lại đây luôn đạt trên 7%,

Khung 1.2. Giá trị của rừng đối với môi trường không khí

Rừng có vai trò quan trọng trong điều hoà khí hậu địa phương, vùng và toàn cầu: cung cấp bóng mát,
khuyếch tán hơi nước làm giảm nhiệt độ không khí khi thời tiết nóng, chắn gió và hạn chế sự mất nhiệt từ
các toà nhà khi thời tiết lạnh.

Hệ sinh thái rừng đảm bảo chu trình Cacbon trong tự nhiên. Rừng là nơi hấp thụ khí CO2 chủ yếu để

chuyển thành chất hữu cơ đồng thời giải phóng khí O2 ra môi trường. Do đó, hệ sinh thái rừng giữ vai trò

quan trọng trong nỗ lực cắt giảm khí nhà kính.

Các quần xã sinh vật của rừng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng đầu nguồn, giảm nhẹ mức độ
lũ lụt, hạn hán, duy trì chất lượng nước. Tán thực vật và các lớp lá rụng dưới đất ngăn cản sức rơi của các
hạt mưa làm giảm tác động của mưa lên đất; rễ cây và các vi sinh vật làm thông thoáng không khí trong
đất, giảm lũ lụt khi có mưa lớn do có thể làm chậm dòng chảy.

Ngoài ra, quần xã sinh vật rừng còn có khả năng phân huỷ chất gây ô nhiễm như kim loại nặng, thuốc trừ
sâu, chất thải sinh hoạt của con người. Khi hệ sinh thái bị tổn thương hay suy thoái thì cần phải thay thế
bằng hệ thống nhân tạo để kiểm soát với chi phí gấp nhiều lần.

Nguồn: Đa dạng sinh học và Bảo tồn, 2004; Cục BVMT tổng hợp

Bảng 1.3. Cây xanh đường phố của một số thành phố tính đến tháng 9/2007

Nguồn: Sở GTCC và Sở TN&MT Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 2007

STT Nội dung Đơn vị Hà Nội  Hồ Chí Minh  Đà Nẵng 

1 Diện tích cây xanh sử dụng công cộng  m2/người  6,5 - 7,0 4,0 2,33 

2 Diện tích cây xanh công viên, vườn 
hoa, đường phố  

m2/ngöôøi  - - 0,62 

 

7

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ, XÃ HỘI

ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VIỆT NAM

đặc biệt, từ năm 2005 đến nay đều đạt
trên 8%. Giá trị GDP bình quân đầu
người không ngừng tăng cao, năm 2006
cao xấp xỉ 2 lần so với năm 2002 và đạt
11,57 triệu đồng. Quá trình tăng trưởng
cao về kinh tế trong thời gian qua đã tạo
thêm nhiều việc làm cho người dân, tăng
thu nhập, nâng cao mức sống kéo theo
các nhu cầu nhằm đáp ứng cho cuộc
sống người dân như tiêu dùng hàng hóa,
sử dụng dịch vụ, giao thông vận tải,..
không ngừng tăng cao. Tuy nhiên, quá
trình tăng trưởng cao cũng làm nảy sinh
các nguy cơ tiềm ẩn cũng như gây sức ép
lớn đến môi trường nói chung và môi
trường không khí nói riêng.

Năm 2007, nền kinh tế nước ta đạt
mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10
năm qua, đạt 8,5%. Cơ cấu kinh tế tiếp
tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng
khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch
vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông lâm
nghiệp và thuỷ sản. Lần đầu tiên trong
nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng của
khu vực dịch vụ cao hơn tốc độ tăng
trưởng chung của GDP. Công nghiệp đạt
tốc độ tăng trưởng khá cao và tăng thêm
tỷ trọng công nghiệp chế biến. 

Một trong những ví dụ điển hình cho
mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và
các vấn đề môi trường không khí chính

Bảng 1.4. Chỉ tiêu cây xanh đô thị theo
“Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế”

Loại đô thị  
Tiêu chuẩn đất cây 
xanh sử dụng công 

cộng (m 2/người)  

Tiêu chuẩn đất cây 
xanh công viên  

(m2/ngöôøi)  

Tiêu chuẩn đất cây 
xanh vườn hoa  

(m2/ngöôøi)  

Tiêu chuẩn đất cây 
xanh đường phố  

(m2/ngöôøi)  

Đặc biệt  12 - 15 7 - 9 3 - 3,6 1,7 - 2,0 

I và II  10 - 12 6 - 7,5 2,5 - 2,8 1,9 - 2,2 

III và IV  9 - 11 5 - 7 2 - 2,2 2,0 - 2,3 

V 8 - 10 4 - 6 1,6 - 1,8 2,0 - 2,5 

 Nguồn: Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam (TCXDVN 362-2005)

Khung 1.3. GDP xanh

Quá trình tăng trưởng kinh tế cũng đồng thời tăng sử dụng tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường
và suy giảm HST. Tuy nhiên, lâu nay hệ thống thống kê GDP chỉ phản ảnh tổng số đầu ra của nền kinh
tế mà không tính đến phí tổn về môi trường và HST, do vậy không thể phác hoạ bức tranh thực tế và sâu
sắc của nền kinh tế của một nước. Cho tới nay chưa có một hệ thống thống kê nào trên thế giới đánh giá
chính xác phí tổn môi trường đi đôi với các hoạt động kinh tế.

Cùng với sự phát triển của phong trào BVMT và phát sinh khái niệm phát triển bền vững, một số nhà kinh
tế và thống kê đã thử đưa các yếu tố môi trường vào thống kê phản ảnh sự phát triển kinh tế trong nước,
đó là GDP xanh. Dưới đây là một sự chỉnh lý số liệu thống kê GDP thông thường bằng cách khấu trừ chi
phí về môi trường trong các hoạt động kinh tế. Cụ thể là:

GDP xanh = GDP - (Chi phí tiêu dùng tài nguyên + Mất mát về môi trường do các hoạt động kinh tế)

Việc tính GDP xanh sẽ gặp một số khó khăn về kỹ thuật. Giá trị sản phẩm và giá trị lao động có thể xác định
được khi đưa ra thị trường do giá trị của chúng được phản ánh qua giá thị trường. Nhưng các yếu tố môi trường
thì phản ảnh giá trị như thế nào vì nó không đưa vào thị trường. Ngoài ra, tính GDP xanh cũng có gặp trở ngại
về tư tưởng. Tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển, thành tựu và kết quả công tác của một địa phương, khu vực sẽ
thay đổi khi thực hiện tính GDP xanh. Trước đây sự tăng trưởng thuần tuý về kinh tế là tiêu chuẩn duy nhất đánh
giá thành tựu kinh tế. Còn GDP xanh sẽ đánh giá toàn diện các mặt tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo
vệ môi trường. Con số GDP của một vùng chắc sẽ giảm khi phải khấu trừ chi phí môi trường.

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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là nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong thời
gian qua. Biểu đồ 1.1 cho thấy, giai đoạn
2005 - 2006, lượng tiêu thụ xăng dầu thực
tế đã tăng thêm trên 770 nghìn tấn (tăng
hơn 2 lần so với mức tăng của tổng lượng
tiêu thụ giai đoạn 2004 - 2005). Tiêu thụ
xăng dầu là một trong những nguyên
nhân phát thải các chất độc hại như CO,
hơi xăng dầu (HmCn, VOC), SO2, bụi chì,
benzen. Phát thải những chất này liên
quan chặt chẽ đến chất lượng xăng dầu.
Trong cơ cấu tiêu thụ xăng dầu của quốc
gia thì GTVT chiếm tỷ trọng lớn nhất
(Biểu đồ 1.2), là nguồn phát thải lớn nhất
các chất khí ô nhiễm kể trên.

Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước
ngày càng tăng và dự báo trong những
năm tới còn tiếp tục tăng cao (Biểu đồ
1.3). Nếu các tiêu chuẩn về chất lượng
xăng dầu không được thắt chặt thì chúng
ta sẽ phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm
không khí đô thị rất nghiêm trọng.

1.2.2. Đô thị và quá trình đô thị hóa ở nước ta

Các đô thị của Việt Nam

Căn cứ theo Nghị định 72/2001/NĐ-
CP đô thị nước ta được phân thành 6 loại
gồm: đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I,
loại II, loại III, loại IV và loại V. Đô thị
bao gồm thành phố, thị xã, thị trấn được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết
định thành lập. 

Năm 1990, Việt Nam mới có khoảng
500 đô thị lớn nhỏ, đến năm 2005, cả nước
đã có 715 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại
đặc biệt, 4 đô thị loại I, 14 đô thị loại II,
22 đô thị loại III, 52 đô thị loại IV và 621
đô thị loại V. Trong đó 6 đô thị trực thuộc
Trung ương, 82 thành phố, thị xã thuộc
tỉnh và 621 thị trấn (nguồn: Bộ Xây dựng).
Quá trình đô thị hóa nhanh, phát triển hạ
tầng kỹ thuật môi trường không cân đối
so với phát triển kinh tế - xã hội và dân
số đã tạo sức ép lên môi trường không
khí mạnh mẽ. Cũng do quá trình đô thị
hoá nhanh, phạm vi thành phố ngày càng
mở rộng nên hiện nay rất nhiều KCN cũ
đã nằm trong nội thành của nhiều thành
phố, thậm chí nhiều KCN mới nằm sát
khu vực nội thành của thành phố.

Biểu đồ 1.1. Tăng trưởng GDP và tổng lượng 
xăng dầu tiêu thụ qua các năm 2002-2006

Nguồn: TCTK, Quy hoạch Phát triển ngành Dầu khí Việt Nam

Biểu đồ 1.2. Cơ cấu tiêu thụ xăng dầu 
theo các ngành của Việt Nam

Nguồn: Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam 
giai đoạn 2006-2015 - Định hướng đến năm 2025, 

Bộ Công nghiệp, 7/2007

Biểu đồ 1.3. Nhu cầu xăng dầu của Việt Nam
những năm qua và dự báo cho những năm tiếp theo

Nguồn: Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam
giai đoạn 2006-2015- Định hướng đến năm 2025, 

Bộ Công nghiệp, 7/2007
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Mạng lưới đô thị nước ta được hình
thành và phát triển trên cơ sở các đô thị -
trung tâm, bao gồm: 6 thành phố trung
tâm cấp quốc gia như: Thủ đô Hà Nội, Tp.
Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế
và Cần Thơ; các thành phố trung tâm cấp
vùng như: Hạ Long, Việt Trì, Thái
Nguyên, Vinh, Nam Định, Thanh Hóa,
Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma
Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu và Mỹ Tho;
các thành phố, thị xã - trung tâm cấp tỉnh;
các đô thị trung tâm cấp huyện và các thị
xã là trung tâm chuyên ngành của tỉnh;
các đô thị trung tâm cấp tiểu vùng, bao
gồm các thị trấn là trung tâm các cụm khu
dân cư nông thôn hoặc các đô thị vệ tinh
trong vùng ảnh hưởng của đô thị lớn.

Các đô thị - trung tâm các cấp được
phân bố hợp lý trên 10 vùng đô thị hóa
đặc trưng của cả nước là: vùng KTTĐ
Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng; vùng
KTTĐ Nam Bộ và Đông Nam Bộ; vùng
KTTĐ miền Trung và Trung Trung Bộ;
vùng đồng bằng sông Cửu Long; vùng
Nam Trung Bộ (Bình Định - Phú Yên,
Ninh Thuận, Bình Thuận); vùng Tây
Nguyên; vùng Bắc Trung Bộ (Thanh
Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh); vùng Cao
Bằng - Lạng Sơn - Bắc Ninh – Bắc Giang
– Thái Nguyên – Bắc Kạn; vùng Lào
Cai, Yên Bái - Hà Giang - Tuyên Quang
- Vĩnh Phúc - Phú Thọ và vùng Tây Bắc.

Phát triển dân số và đô thị hóa

Trong 2 thập niên gần đây cùng với
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, tốc độ đô thị hóa ở nước ta
tương đối nhanh, đặc biệt là ở 3 vùng
trọng điểm phát triển kinh tế quốc gia.
Dân số đô thị năm 1986 mới khoảng 11,87
triệu người, chiếm tỷ lệ khoảng 19% tổng
dân số cả nước; năm 1990 là 12,88 triệu
người, chiếm tỷ lệ 19,51%; năm 1995 dân
số đô thị là 14,94 triệu người, chiếm tỷ lệ

Khung 1.4. Phân loại đô thị Việt Nam

Đô thị loại đặc biệt:

1. Thủ đô hoặc đô thị với chức năng là trung tâm
chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật,
đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông,
giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc
đẩy sự phát triển KT-XH của cả nước;

2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số
lao động từ 90% trở lên;

3. Có cơ sở hạ tầng được xây dựng về cơ bản
đồng bộ và hoàn chỉnh;

4. Quy mô dân số từ 1,5 triệu người trở lên;

5. Mật độ dân số bình quân từ 15.000 người/km2

trở lên.

Đô thị loại I:

1. Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị,
kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, du lịch,
dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong
nước và quốc tế có vai trò thúc đẩy sự phát
triển KT-XH của một vùng lãnh thổ liên tỉnh
hoặc của cả nước;

2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số
lao động từ 85% trở lên;

3. Có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt
đồng bộ và hoàn chỉnh;

4. Quy mô dân số từ 0,5 triệu người trở lên;

5. Mật độ dân số bình quân từ 12.000 người/km2

trở lên.

Đô thị loại II:

1. Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh
tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ,
đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng tỉnh,
vùng liên tỉnh hoặc cả nước, có vai trò thúc đẩy
sự phát triển KT-XH của một vùng lãnh thổ liên
tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với cả nước;

2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số
lao động từ 80% trở lên;

3. Có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt
tiến tới tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh;

4. Quy mô dân số từ 0,25 triệu người trở lên;

5. Mật độ dân số bình quân từ 10.000 người/km2

trở lên.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định tiêu chuẩn đối
với các loại đô thị khác (III, IV, V).

Nguồn: Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 về việc
phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị
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20,75%, đến năm 2006 dân số đô thị đã
chiếm tỷ lệ 27,12%, trong đó tập trung
nhiều nhất ở 4 thành phố lớn (Hà Nội, Tp.
Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng). 

Dân số tăng nhanh (Biểu đồ 1.4) kéo theo
nhu cầu sinh hoạt, sử dụng các dịch vụ gia
tăng phục vụ đời sống cùng quá trình đô
thị hoá diễn ra mạnh mẽ với xu hướng di
dân từ các tỉnh/thành phố lân cận, mở
rộng quy mô đô thị về không gian, hoạt
động xây dựng, cải tạo hạ tầng cơ sở là
một trong những nguyên nhân gây ô
nhiễm bụi trầm trọng đối với môi trường
không khí của các khu vực xung quanh. 

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định
số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 phê
duyệt "Định hướng Quy hoạch tổng thể
phát triển đô thị đến năm 2020", trong đó
xác định phương hướng xây dựng và phát
triển các đô thị trên địa bàn cả nước và
các vùng đặc trưng. Trong đó, mức tăng
trưởng dân số và nhu cầu sử dụng đất đô
thị dự báo: 

- Năm 2010, dân số đô thị được dự
báo là 30,4 triệu người, chiếm 33%
dân số cả nước. 

- Năm 2020, dân số đô thị được dự
báo là 46 triệu người, chiếm 45%
dân số cả nước. 

- Năm 2020, diện tích đất đô thị được
dự báo là 460.000 ha, chiếm 1,4%
diện tích đất tự nhiên cả nước, bình
quân 100 m2/người. 

Biểu đồ 1.4. Dân số thành thị và nông thôn một số tỉnh/thành phố các năm 2000 - 2006

Nguồn: Niên giám thống kê, 2007

Khung 1.5. Áp lực dân số của Tp. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh là một trong 7 thành phố có mật
độ dân cư cao nhất thế giới (2.909 người/km2, năm
2006). Trong đó, khu vực nội thành chiếm 6,7%
diện tích nhưng tập trung đến 70% dân số toàn
thành phố, tại các khu vực trung tâm mật độ dân
cư lên đến 35.000 - 53.000 người/km2. So với cả
nước, Tp. Hồ Chí Minh chiếm 0,6% tổng diện tích
và chiếm 6,4% dân số nhưng tập trung khoảng
25% năng lực sản xuất công nghiệp và chiếm 1/3
sản lượng công nghiệp cả nước. Dân số đông
cùng với hoạt động sản xuất phát triển kéo theo
sự gia tăng mức độ ô nhiễm môi trường.

Nguồn: Báo cáo HTMT Tp. Hồ Chí Minh, 2006
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1.2.3. Hoạt động giao thông vận tải đường bộ

Trong thời gian vừa qua, số lượng
phương tiện GTVT tăng nhanh (Biểu đồ 1.5).
Đây là áp lực rất lớn đối với môi trường
không khí đô thị. 

Số lượng phương tiện cơ giới này tập
trung rất nhiều tại các đô thị lớn, đặc biệt là
Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội (Biểu đồ 1.6).

Số phương tiện được đăng ký và quản
lý tại Tp. Hồ Chí Minh là trên 3,1 triệu
xe (tính đến 8/2006), trong đó có hơn 2,8
triệu xe máy (chiếm trên 91%) và gần 300
nghìn xe ôtô các loại, chiếm 1/4 số
phương tiện cả nước, chưa tính số lượng
xe máy do người ngoài thành phố đến
tạm trú mang theo (Nguồn: Chi cục BVMT
Tp. Hồ Chí Minh, 2007) (Biểu đồ 1.7).

Cũng như Tp. Hồ Chí Minh, tốc độ
phát triển các phương tiện giao thông cơ
giới ở Hà Nội trong những năm gần đây
tăng mạnh (Biểu đồ 1.8 và Biểu đồ 1.9).

Biểu đồ 1.5. Số lượng ô tô và xe máy hoạt động
hàng năm của Việt Nam

Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam và Vụ KH&CN,

Bộ GTVT, 2007

Biểu đồ 1.7. Số lượng các phương tiện cơ giới
đường bộ đăng ký của Tp. Hồ Chí Minh qua các năm

Nguồn: Chi cục BVMT Tp. Hồ Chí Minh, 2007

Biểu đồ 1.6. Số lượng xe máy trên 1.000 dân
ở các thành phố lớn của Việt Nam năm 2006

Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam, 2007

Biểu đồ 1.8. Số lượng phương tiện vận tải 
chuyên nghiệp của Hà Nội qua các năm

Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội, 2007

Biểu đồ 1.9. Số lượng ô tô, xe máy đăng ký 
của Hà Nội qua các năm

Nguồn: Sở TNMT&NĐ Hà Nội, 2007
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Trung bình, lượng ôtô hàng năm tăng
11%, xe máy tăng khoảng 15% (Nguồn: Bộ
GTVT). Theo số liệu của Sở TNMT&NĐ
Hà Nội, đến hết tháng 6 năm 2007, tổng
số xe máy đăng ký của thành phố đã
vượt 1,8 triệu chiếc, chưa tính khoảng
400.000 xe máy vãng lai từ các vùng lân
cận hoạt động trên địa bàn.

Cơ cấu phương tiện đi lại hiện nay ở các
đô thị đều tập trung vào các phương tiện
cá nhân. Tại Tp. Hồ Chí Minh, phương
tiện công cộng chỉ đáp ứng khoảng 5%
nhu cầu, trên 70% người dân dùng các
phương tiện cơ giới cá nhân trong đó chủ
yếu là xe máy (Nguồn: Chi cục BVMT Tp.
Hồ Chí Minh, 2007).

Một đặc trưng của các đô thị Việt Nam
là phương tiện 2 bánh chiếm tỷ trọng lớn
(Biểu đồ 1.10). Ở các đô thị lớn, trong
những năm qua, tỷ lệ sở hữu xe ôtô tăng
nhanh, tuy nhiên lượng xe máy vẫn quá
lớn. Tp. Hồ Chí Minh có tới 98% hộ dân
thành phố có sở hữu xe máy (Nguồn: Chi
cục BVMT Tp. Hồ Chí Minh, 2007). Còn tại
Hà Nội, xe máy chiếm hơn 87% tổng lưu
lượng xe hoạt động trong nội thành Hà
Nội (Nguồn: Sở TNMT&NĐ Hà Nội, 2006).
Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu xe đạp, một

phương tiện giao thông thân thiện với
môi trường lại giảm mạnh (Biểu đồ 1.11).
Đây chính là sức ép rất lớn đối với môi
trường không khí của thành phố. 

Phát thải của các phương tiện cơ giới
đường bộ phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng
xe. Xe ôtô, xe máy ở Việt Nam bao gồm
nhiều chủng loại đã qua nhiều năm sử
dụng nên có chất lượng kỹ thuật thấp, có
mức tiêu thụ nhiên liệu và nồng độ chất
độc hại trong khí xả cao, tiếng ồn lớn.
Thực hiện Nghị định của Chính phủ số
92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 về điều
kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và Nghị
định của Chính phủ số 23/2004/NĐ-CP ngày
13/1/2004 về quy định niên hạn sử dụng đối
với ôtô tải và ôtô chở người, số lượng xe cũ,
phát thải lớn gây ô nhiễm môi trường đã
giảm nhiều. Tuy nhiên, vấn đề chất
lượng xe vẫn là vấn đề cần được quan
tâm, nhất là khi Quyết định áp dụng tiêu
chuẩn khí thải Euro 2 của Thủ tướng
Chính phủ có hiệu lực thi hành. 

Bên cạnh chất lượng phương tiện, vấn đề
chất lượng nhiên liệu được sử dụng cho những
phương tiện này cũng là một nguyên nhân gây
phát thải những chất thải độc hại.Cho đến trước
1/7/2007, các phương tiện giao thông đường
bộ vẫn sử dụng dầu diesel có hàm lượng lưu

Biểu đồ 1.10. Tỷ lệ phương tiện giao thông 
đường bộ của Khánh Hoà tính đến 12/2006

Nguồn: Sở TN&MT Khánh Hoà, 2007

Biểu đồ 1.11. Tỷ lệ sở hữu các phương tiện 
giao thông tại Tp. Hồ Chí Minh

Nguồn: Viện Nghiên cứu Ôtô Nhật Bản, 2007
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huỳnh 0,25% (quy định chỉ sử dụng diesel
hàm lượng lưu huỳnh 0,05%) là một trong
những nguyên nhân phát thải khí SO2 trong
không khí (Hình 1.1 và Hình 1.2). Ngoài ra,
hàm lượng các phụ gia trong xăng dầu như
chì, benzen,... khi không được kiểm soát chặt
chẽ sẽ làm gia tăng các chất độc hại trong
không khí rất có hại cho sức khoẻ con người.

Hiện tượng tắc nghẽn giao thông ở các
thành phố lớn ngày càng trầm trọng hơn.
Tại Hà Nội, quỹ đất dành cho giao thông ở
nội thành chiếm gần 7% diện tích đất đô thị
(tại Tp. HCM tương ứng là 13,42%) trong
khi tại các nước phát triển, quỹ đất dành
cho giao thông thông thường là từ 20 - 25%

Hình 1.1. Cây xăng 313 Trường Chinh, Hà Nội,
tháng 6/2007

Nguồn: Thanh Niên Online, 16/06/2007

Hình 1.2. Trên xe buýt

Nguồn: Tư liệu

Khung 1.6. Hạ tầng giao thông đô thị
của Hà Nội

Hệ thống giao thông đô thị hiện nay ở Hà Nội còn
nhiều hạn chế: có quá nhiều nút giao thông (580
nút) và hầu hết là nút đồng mức, bao gồm 279
ngã ba, 282 ngã tư, 17 ngã năm và 1 ngã bảy. 

Hà Nội có cường độ dòng xe lớn (1.800-3.600
xe/giờ), đường hẹp, nhiều ngã ba, ngã tư, chất
lượng đường kém, phân luồng hạn chế, các loại
xe đi lẫn lộn, luôn phải thay đổi tốc dộ, dừng lâu
(tốc độ trung bình chỉ đạt 18-32 km/h), do vậy khả
năng phát thải khí ô nhiễm rất lớn. 

Ngoài ra, vấn đề quy hoạch mạng lưới giao thông
và các điểm giao thông tĩnh cũng chưa hoàn
chỉnh. Tại các khu đô thị mới, hệ thống cơ sở hạ
tầng dù được xây mới nhưng năng lực vận tải
cũng chưa đáp ứng được yêu cầu bền vững của
thành phố nên vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng
ùn tắc ở nhiều nơi. 

Hình 1.3. Ngã sáu Dân Chủ, Tp. Hồ Chí Minh

Nguồn: Vietbao, 10/02/2007

Hình 1.4. Đường Láng Hạ, Hà Nội

Nguồn: VTC, 05/09/2007
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diện tích đất đô thị (không kể diện tích
công trình dưới lòng đất và đất khoảng
không cho công trình giao thông); hơn thế
nữa, mạng lưới đường bộ phân bố không
đồng đều làm gia tăng mạnh lượng khí độc
hại CO, SO2, NO2, HmCn và các hợp chất
chứa bụi, chì, khói và tiếng ồn. Một trong
những nguyên nhân chính gây ra tình
trạng tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không
khí đô thị là do đường chật hẹp và thiếu,
còn quá nhiều nút giao thông đồng mức
(Khung 1.6), do phát triển thiếu quy hoạch
và không kiểm soát chặt chẽ sự phát triển
của các khu dân cư và khu thương mại
tập trung dọc các đường giao thông, do
công tác nâng cấp kết cấu hạ tầng như: tu
sửa đường, xây dựng các hệ thống cáp
ngầm, hệ thống cấp thoát nước... 

1.2.4. Hoạt động công nghiệp 

1.2.4.1. Hoạt động khai khoáng

Ở nước ta, hoạt động khai khoáng có
quy mô khá lớn cả về phạm vi và đối
tượng khai thác. Hầu hết các hoạt động
khai khoáng đều có những sự phát triển
đáng kể trong những năm qua, trong đó
điển hình là hoạt động khai thác than. 

Trong các năm vừa qua, ngành than đã
có những bước đột phá cả về quy mô đầu
tư cũng như tốc độ phát triển. Năm 2005,
sản lượng than toàn ngành đã vượt mức
đặt ra trong quy hoạch cho năm 2010 (sản
lượng năm 2005 đạt gần 35 triệu tấn so
với 20 triệu tấn theo quy hoạch được phê
duyệt). Quy hoạch phát triển của ngành
trong những năm tới cho thấy mức phát
triển của ngành vẫn tiếp tục gia tăng
(Biểu đồ 1.12). Mặc dù các đơn vị khai
thác đã chú trọng và có các biện pháp
thiết thực nhằm BVMT, nhưng hoạt động
khai thác than vẫn là một trong những
nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí
nghiêm trọng đối với khu vực mỏ khai
thác cũng như những vùng xung quanh.

Hiện nay, các mỏ than của Quảng
Ninh có sản lượng khai thác hàng năm
chiếm tới trên 95% sản lượng của toàn
quốc. Trữ lượng than các mỏ này qua
tìm kiếm, khảo sát, thăm dò đánh giá
chiếm hơn 65% trữ lượng than toàn
quốc. Khai thác than phục vụ sản
xuất, xuất khẩu, tăng nguồn thu cho
ngân sách. Tuy nhiên, khai thác than
cũng gây áp lực rất lớn đối với môi
trường các đô thị của Quảng Ninh như
Cẩm Phả, Hòn Gai, Uông Bí, thậm chí
cả Hạ Long. 

Biểu đồ 1.12. Sản lượng ngành than Việt Nam
những năm tới theo 2 phương án

Nguồn: Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam 
giai đoạn 2006-2015 có xét triển vọng đến năm 2025, 2006

Hình 1.5. Đường 18 thị trấn Mạo Khê, Quảng Ninh

Nguồn: Vietnamnet, 16/11/2007
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Trong tương lai, việc gia tăng khai
thác than hầm lò, giảm khai thác than lộ
thiên sẽ khiến áp lực ô nhiễm đối với
không khí sẽ giảm dần. Tuy nhiên,
những áp lực đối với môi trường chỉ có
thể giảm khi các biện pháp kỹ thuật
được quan tâm và áp dụng trong khai
thác và vận chuyển than.

1.2.4.2. Sản xuất điện

Ngành năng lượng của Việt Nam phát
triển rất nhanh, đặc biệt là ngành nhiệt
điện. So với năm 1995, tổng công suất
phát điện của các nhà máy nhiệt điện
năm 2000 gấp 3,37 lần, năm 2005 gấp
5,36 lần và đến năm 2010 gấp 9,43 lần.
Tỷ lệ công suất nhiệt điện trong tổng
công suất phát điện cũng ngày càng lớn
(1995: 26,7%; 2000: 46,7%; 2005: 52,9%;
2010: 62,5%). Nhiệt điện càng phát triển

thì áp lực gây ô nhiễm không khí càng
lớn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý nhiệt điện
khí (dùng gas) là loại nhà máy điện ít
phát thải ô nhiễm không khí, chiếm tỷ lệ
ngày càng lớn trong tổng công suất nhiệt
điện trong tương lai (Biểu đồ 1.13).

Ngành công nghiệp điện lực với số
lượng nhà máy không nhiều, nhưng lại
là những nhà máy công suất lớn, với
nhiều loại công nghệ, có thời gian và
nguồn gốc khác nhau đã gây ra một số
vấn đề ô nhiễm không khí trên địa bàn,
đặc biệt đối với những nhà máy nhiệt
điện đốt than và đốt dầu. Trong số các
nhà máy này, một số còn sử dụng các
công nghệ lạc hậu của những năm 60
của thế kỷ trước nên đã gây ô nhiễm
môi trường không khí nghiêm trọng. Các
nhà máy mới xây dựng đã áp dụng công
nghệ mới và đã có quan tâm đến vấn đề
BVMT ngay từ giai đoạn thiết kế. Tuy
nhiên, quá trình vận hành vẫn cần các
nhà máy này chú trọng hơn nữa vào vẫn
đề xử lý khí thải.

1.2.4.3. Các hoạt động sản xuất công
nghiệp khác

Các KCN do Chính phủ ra quyết định
thành lập ở Việt Nam năm 1995 là 12
KCN, đến tháng 8/2007 số lượng KCN

Khung 1.7. Rửa phổi cho thợ lò ở Quảng Ninh

Nếu nhìn những
giọt nước đen
chảy ra từ phổi
công nhân
vùng than bằng
kính hiển vi
điện tử sẽ dễ
dàng phát hiện
hàng tỷ tinh thể
than. Đó chính
là những “vi-rút” tuy bình thường là lành tính
nhưng khi ở trong phổi thì chúng đã và đang gây
tổn hại rất lớn sự sống của hàng nghìn thợ mỏ. 

Để minh chứng, từ nhiều tấm ảnh chụp phổi của
bệnh nhân, có thể thấy nhiều lá phổi của người
thợ bị phủ lớp bụi đen không kém mấy so với
những tảng than dưới đáy hầm lò. Nhu mô ở phổi
khi đã bị bụi Silíc làm xơ hóa thì không thể phục
hồi. 

So với trước khi được rửa phổi, 100% trong số
550 thợ mỏ đã thoát khỏi triệu chứng rối loạn giấc
ngủ, 98% giảm đau ngực, 94% giảm khó thở khi
gắng sức và 89% giảm ho khạc đờm,...

Nguồn: Cục An toàn Lao động, 01/2007

Biểu đồ 1.13. Công suất các nhà máy nhiệt điện
và thuỷ điện của Việt Nam qua các năm

Nguồn: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, 2006
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đã đạt 150 KCN (Biểu đồ 1.14). Sau 12
năm số lượng KCN ở Việt Nam đã tăng
lên gấp 12 lần. Trong 150 KCN này có
khoảng 90 KCN đã bắt đầu hoạt động
nhưng chỉ có khoảng 20 KCN đã có hạ
tầng kỹ thuật hoàn thiện, khoảng 60 KCN
còn lại đang trong quá trình xây dựng. 

Xu hướng phát triển của các hoạt
động công nghiệp (Biểu đồ 1.15, 1.16,
1.17) đã gây sức ép lớn đối với môi
trường nói chung và chất lượng không
khí nói riêng của thành phố. Điều này
đặc biệt đáng lo ngại khi rất nhiều các
cơ sở sản xuất còn nằm phân tán và xen
kẽ trong các khu dân cư nên vấn đề
quản lý, kiểm soát và xử lý ô nhiễm gặp
rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, rất
cần có những giải pháp tổng thể để
đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế
và BVMT.

Tại các đô thị, hoạt động công nghiệp
thường được coi là một mũi nhọn trong
phát triển kinh tế. Chẳng hạn, tại Tp. Hồ
Chí Minh, hoạt động công nghiệp - xây
dựng đóng góp 41,6% trong tổng mức
tăng GDP của thành phố (Nguồn: Báo cáo
HTMT Tp. Hồ Chí Minh, 2006). Vì vậy, sự
phát triển của khu vực kinh tế này cần

Biểu đồ 1.14. Số lượng KCN (bao gồm cả KCX)
ở Việt Nam qua các năm

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2007

Biểu đồ 1.16. Số lượng doanh nghiệp công nghiệp
của Hải Phòng, Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế

qua các năm 2000 - 2005

Nguồn: Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra

năm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, TCTK

Biểu đồ 1.15. Số lượng doanh nghiệp 
công nghiệp của Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

qua các năm 2000 - 2005

Nguồn: Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra

năm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, TCTK

Biểu đồ 1.17. Số lượng doanh nghiệp công nghiệp
của Đồng Nai, Khánh Hoà, Phú Thọ, Quảng Ninh

và Thái Nguyên qua các năm 2000 - 2005

Nguồn: Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra

năm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, TCTK
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được quan tâm đúng mức nhằm hạn chế
những ảnh hưởng xấu đến môi trường.

1.2.5. Hoạt động xây dựng

Trong những năm gần đây, cùng với
quá trình đô thị hoá, hoạt động xây
dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
đô thị bao gồm cả xây dựng các công
trình cấp thoát nước, công trình giao
thông và nhà ở tại các đô thị diễn ra hết
sức mạnh mẽ (Biểu đồ 1.18). Mặc dù đã
có quy định về che chắn bụi tại các công
trình xây dựng và phương tiện chuyên
chở nguyên vật liệu nhưng việc phát tán
bụi từ các hoạt động này vẫn là nguồn
gây ô nhiễm không khí đô thị đáng kể.

Hoạt động xây dựng phát triển cả ở
quy mô được đầu tư từ nguồn vốn nhà

nước lẫn đầu tư từ các nguồn vốn doanh
nghiệp và tư nhân. Tại Hà Nội, diện tích
nhà ở do nhân dân tự xây dựng chiếm
khoảng 30% tổng diện tích nhà đã xây
dựng trên địa bàn thành phố. 

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1

Chương 1 phân tích một số những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng không khí (động lực - nguyên

nhân sâu xa dẫn đến những biến đổi về chất lượng không khí).

Về điều kiện tự nhiên, khí hậu là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến môi trường không khí. Trong

đó, những tác nhân chính là chế độ bức xạ, chế độ hoàn lưu gió mùa, nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm.

Bên cạnh đó, những diễn biến về diện tích che phủ thực vật cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng

không khí.

Trong những năm qua, tăng trưởng kinh tế của nước ta đã có những thành công đáng kể. Tuy nhiên,

đi kèm với phát triển kinh tế là sức ép đối với tiêu thụ tài nguyên và vấn đề ô nhiễm môi trường. Những

hoạt động kinh tế - xã hội đang tạo sức ép lớn đối với môi trường không khí đô thị bao gồm hoạt động

giao thông vận tải đường bộ, hoạt động sản xuất công nghiệp, hoạt động xây dựng và các hoạt động

dân sinh.

Trong những hoạt động kể trên, tạo áp lực lớn nhất đối với môi trường không khí đô thị là hoạt động

giao thông vận tải. Nguyên nhân là sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương tiện giao thông cơ giới

cá nhân; chất lượng xe, chất lượng nhiên liệu chưa được đảm bảo; hạ tầng giao thông đô thị còn nhiều

hạn chế. 

Biểu đồ 1.18. Diện tích nhà ở xây mới của Hà Nội
qua các năm

Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội, 2007


